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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này thực hiện ở hai trang trại chăn nuôi ở Thường Tín và Ba Vì, Hà Nội trong năm 

2009 nhằm đánh giá thành phần thân thịt và chất lượng thịt của các tổ hợp lợn lai giữa nái lai F1(L Y) 
phối với đực lai Landrace Duroc (Omega) và Pietrain Duroc (PiDu). Tổ hợp lợn lai Omega F1(L Y) 
có tỷ lệ thịt móc hàm (81,28%), xương (14,28%) và da (6,99%) là tương đương so với PiDu F1(L Y) 
(tương ứng lần lượt là 80,64; 14,99 và 6,87%). Cả hai tổ hợp lợn lai Omega F1(L Y) và PiDu F1(L Y) 
đều cho tỷ lệ thịt nạc cao và tỷ lệ mỡ thấp. Tổ hợp lai Omega F1(L Y) có tỷ lệ thịt nạc 61,54% và tỷ lệ 
mỡ 14,66%; ở PiDu F1(L Y) tương ứng là 57,09 và 18,45%. Mặt khác, tổ hợp lai Omega F1(L Y) có 
diện tích cơ thăn (56,25 cm2) lớn hơn (P < 0,01), dày mỡ lưng (10,56 mm) mỏng hơn (P < 0,001) so với 
PiDu F1(L Y) (tương ứng 49,71 cm2 và 17,60 mm). Thông qua các chỉ tiêu chất lượng như giá trị pH45, 
pH24, màu sáng thịt (L*) và tỷ lệ mất nước bảo quản cho thấy thịt ở cả hai tổ hợp lai đảm bảo chất 
lượng tốt. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sử dụng đực lai Omega và PiDu phối với nái lai F1(L Y) có 
thể nâng cao được tỷ lệ thịt nạc và vẫn đảm bảo được chất lượng thịt tốt. 

Từ khóa: Cái lai F1(L Y), chất lượng thịt lợn, đực lai PiDu, năng suất thịt lợn, Omega.    

SUMMARY 
A study was carried out at 2 pig farms in Thuong Tin and Ba Vi districts of Hanoi in 2009 to evaluate 

the carcass composition and meat quality of 2 crossbred between F1(L Y) sows mated with 
Landrace Duroc (Omega) and Pietrain Duroc (PiDu) crossbred boars. Results showed that the 
dressing percentage (81.28%), bone (14.28%) and skin (6.99%) of crossbred Omega  F1(L Y) were 
almost the same as those of PiDu  F1(L Y) (80.64, 14.99, and 6.87%, respectively). Both crossbred 
Omega  F1(L Y) and PiDu  F1(L Y) had high lean meat and low fat percentages. The lean meat and 
fat percentages of crossbred Omega  F1(L Y) were 61.54 and 14.66%, of PiDu  F1(L Y) were 57.09 
and 18.45%, respectively. The crossbred Omega F1(L Y) had a larger (P < 0.01) eye muscle area (56.25 
cm2) and lower (P < 0.001) fat depth at P2 (10.58 mm) than those of PiDu  F1(L Y) (49.71 cm2 and 17.60 
mm, respectively). Both crossbred Omega  F1(L Y) and PiDu  F1(L Y) had good meat quality (as 
evaluated with pH45, pH24, colour (L*) of meat and drip loss). It is therefore recommended that use of 
crossbred boars Omega and PiDu to mate with F1(L Y) sows could increase the lean meat percentage and 
maintain good meat quality.  

Key words: Carcass composition, F1(L Y) sows, meat quality, Omega, PiDu crossbred boars, pig.  
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chăn nuôi lợn có một vị trí quan trọng 
trong cung cấp thực phẩm tiêu thụ trong nước 
cũng như phục vụ xuất khẩu. Cùng với việc 
sử dụng các giống lợn thuần nổi tiếng thế giới, 
chúng ta đã và đang nghiên cứu sử dụng các 
công thức lai nhiều giống khác nhau nhằm 
nâng cao hơn nữa năng suất và chất lượng 
sản phẩm. Theo kết quả điều tra ở các trang 
trại chăn nuôi tại một số tỉnh phía Bắc cho 
thấy, việc sử dụng nái lai (51% trong tổng số 
nái giống) và đực lai (36% trong tổng số đực 
giống) là khá cao trong cơ cấu đàn giống (Vũ 
Đình Tôn và cs., 2007). Các lợn đực lai, phần 
lớn là Pietrain Duroc (PiDu) và 
Landrace Duroc (Omega) phối giống với lợn 
nái các giống ngoại thuần Landrace (L), 
Large White (Lw) và Yorkshire (Y) cũng như 
với nái lai ngoại  ngoại (chủ yếu là F1(L Y)) 
để sản xuất con lai (4 hoặc 3 giống ngoại) có 
năng suất sinh sản cao, sinh trưởng nhanh và 
tiêu tốn thức ăn thấp (Phan Xuân Hảo và 
Hoàng Thị Thúy, 2009). Tuy nhiên, năng suất 
thịt và đặc biệt là chất lượng thịt của các tổ 
hợp lai này cũng cần được xem xét. Xuất phát 
từ đó, việc đánh giá thành phần thân thịt và 
chất lượng thịt của các tổ hợp lai được tạo ra 
bởi nái lai F1(L Y) phối với đực lai Omega và 
PiDu là rất cần thiết nhằm đưa ra cơ sở lựa 
chọn tổ hợp lai thích hợp để khuyến cáo cho 
sản xuất. 

2. VẬT LIỆU, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG  
     PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu và địa điểm nghiên cứu 

Vật liệu nghiên cứu là các tổ hợp lợn lai 
được tạo ra từ cặp phối giữa lợn nái F1(L Y) 
với đực lai Omega và PiDu nuôi tại 2 trang 
trại chăn nuôi ở Thương Phú - Thường Tín 
và Thuỵ An - Ba Vì, Hà Nội (cả 2 trang trại 
đều nuôi lợn theo phương thức công nghiệp). 
Lợn nái F1(L Y) và đực lai PiDu nuôi tại 2 
trang trại được mua tại Công ty TNHH chăn 

nuôi CP (Chanroen Pokphand) Việt Nam, 
đực lai Omega được Công ty cổ phần Green 
Feed Việt Nam nhập từ Công ty Finnor Asia 
Thái Lan. Tổng số 748 lợn của hai tổ hợp lai 
(trong đó Omega F1(L Y) 353 con và 
PiDu F1(L Y) 395 con) được đưa vào nuôi 
thí nghiệm từ sau cai sữa đến giết thịt trong 
thời gian tháng 2 - 7/2009. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Các tổ hợp lợn lai được nuôi thịt theo 
phương pháp phân lô đồng đều về khối lượng, 
tuổi và khẩu phần ăn. Tổ hợp lợn lai nuôi thịt 
theo 3 mức khẩu phần ăn: mức 1 nuôi lợn từ 
sau cai sữa đến 20 ±  3 kg với khẩu phần có tỷ 
lệ protein 19 - 17% và 3.050 kcal ME/kg thức 
ăn; mức 2 từ 20 đến 60 kg bằng khẩu phần có 
tỷ lệ protein 17 - 15% và 2.950 kcal ME/kg 
thức ăn và mức 3 từ 60 kg đến giết thịt (95 ±  
3 kg) bằng khẩu phần có tỷ lệ protein 15 - 
13% và 2.900 kcal ME/kg thức ăn. 

Các chỉ tiêu thành phần thân thịt được 
xác định sau khi kết thúc nuôi thịt, chọn 
ngẫu nhiên và mổ khảo sát 20 con (10 
con/công thức lai gồm 5 đực và 5 cái). Mổ 
khảo sát được tiến hành theo phương pháp 
kinh điển lọc riêng thịt nạc, mỡ, xương, da 
và chia thân thịt xẻ thành 4 phần như sau: 
Phần cổ, vai, ngực và đùi trước (gọi tắt là 
phần vai đùi trước); Phần lưng hông; Phần 
mông và đùi sau (gọi tắt là phần mông đùi 
sau); Phần bụng. Các chỉ tiêu xác định gồm: 
khối lượng và tỷ lệ thịt móc hàm, thịt xẻ, tỷ lệ 
các phần vai đùi trước, lưng hông, mông đùi 
sau và phần bụng, dày mỡ lưng (ở điểm P2), 
diện tích cơ thăn, tỷ lệ thịt nạc, mỡ, xương, da 
và mỡ lá. 

Chất lượng thịt được xác định và phân 
loại tại bộ môn Di truyền – Giống vật nuôi, 
khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản, 
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Các chỉ 
tiêu xác định: giá trị pH45 (pH cơ thăn ở 45 
phút sau khi giết thịt) và pH24 (pH cơ thăn ở 
24 giờ bảo quản sau khi giết thịt), màu sắc 
thịt, tỷ lệ mất nước bảo quản, giải đông, chế 
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biến theo phương pháp của Warner và cs. 
(1997) và độ dai (mềm) thịt theo phương 
pháp Channon và cs. (2003).  

* Xác định giá trị pH: Đo pH ở cơ thăn 
giữa xương sườn 13 - 14 vào thời điểm 45 
phút (pH45) và 24 giờ (pH24) bảo quản sau khi 
giết thịt bằng máy đo pH (pH - STAR CPU: 
Matthaus - Cộng hòa liên bang Đức). Giá trị 
pH là trị số trung bình của 5 lần đo trên 5 
điểm khác nhau.  

* Xác định màu sắc thịt: Đo giá trị màu 
sáng L* (brightness), màu đỏ a* (redness) và 
màu vàng b* (yellowness) được thực hiện tại 
thời điểm 24 giờ bảo quản sau giết thịt ở cơ 
thăn giữa xương sườn 13 - 14 bằng máy đo 
màu sắc thịt (Nippon Denshoker Handy 
Colorimeter NR - 3000, Japan). Giá trị màu 
sắc thịt là trung bình của 5 lần đo trên 5 
điểm không trùng nhau hoàn toàn. 

Màu sáng L*: có giá trị 0 tới 100 (0: màu 
đen (black) và 100 là trắng (white), giá trị L* 
càng lớn màu thịt càng sáng, L* càng bé thịt 
chuyển màu tối. 

Màu đỏ a*: có giá trị từ - 60 tới + 60 (giá 
trị - là màu xanh lá cây (green), + là màu đỏ 
(red)), giá trị a* càng lớn (+) màu thịt càng đỏ, 
a* càng bé thịt (-) chuyển màu xanh lá cây. 

Màu vàng b*: có giá trị từ - 60 tới + 60 
(giá trị - là màu xanh sẫm (blue), + là màu 
vàng (yellow)), giá trị b* càng lớn (+) màu 
thịt càng vàng, b* càng bé (-) thịt chuyển 
màu xanh sẫm. 

* Xác định tỷ lệ mất nước sau 24 giờ bảo 
quản (%): Cắt khoảng 50 gam mẫu cơ thăn ở 
xương sườn 13 - 14 và mẫu được bảo quản 
trong túi nhựa kín ở nhiệt độ 2 - 40C trong 
thời gian 24 giờ. Sau thời gian bảo quản, 
mẫu được thấm khô bề mặt bằng giấy vệ 
sinh mềm. Cân mẫu trước và sau bảo quản 
để tính tỷ lệ mất nước bảo quản. 

* Xác định tỷ lệ mất nước giải đông, mất 
nước chế biến và mất nước tổng (%): Cắt 
khoảng 100 gam mẫu cơ thăn (khối lượng 
trước khi làm đông) ở xương sườn 13 - 14 và 
bảo quản mẫu trong túi nhựa kín ở nhiệt độ 
– 200C trong ngăn lạnh của tủ lạnh sâu 

trong thời gian 24 giờ. Sau đó lấy mẫu ra và 
tiếp tục đưa mẫu giải đông ở nhiệt độ 2 - 4oC 
trong vòng 24 giờ. Sau giải đông, thấm khô 
bề mặt mẫu thịt bằng giấy vệ sinh mềm và 
cân khối lượng mẫu (khối lượng trước khi 
chế biến). Tiếp tục lấy mẫu thịt đã giải đông 
đưa vào túi nhựa chịu nhiệt và hấp trong 
Waterbath ở nhiệt độ 80oC trong vòng 75 
phút, sau đó lấy túi mẫu ra và làm mát dưới 
vòi nước chảy ngoài túi mẫu 30 phút. Thấm 
khô bề mặt mẫu thịt bằng giấy vệ sinh mềm 
và cân khối lượng mẫu sau chế biến. Xác 
định tỷ lệ mất nước giải đông và tỷ lệ mất 
nước chế biến (hấp) theo sự chênh lệch khối 
lượng mẫu trước và sau các phép đo. Tỷ lệ 
mất nước tổng được xác định theo sự chênh 
lệch khối lượng mẫu trước khi làm đông so 
với khối lượng mẫu sau khi chế biến (hấp).  

* Xác định độ dai của thịt: Mẫu thịt sau 
khi đã xác định tỷ lệ mất nước chế biến, được 
đưa vào bảo quản ở nhiệt độ 2 - 4oC trong 
vòng 24 giờ. Sau đó đối với mỗi mẫu thịt, 
dùng dụng cụ lấy mẫu (đường kính 1 cm) lấy 
5 mẫu (thỏi) lặp lại có cùng chiều với thớ cơ và 
đưa vào máy Warner – Bratzler 2000D (Mỹ) 
để xác định lực cắt. Độ dai của mẫu thịt được 
xác định là trung bình của 5 lần đo lặp lại. 

Chất lượng thịt được phân loại dựa vào 
tỷ lệ mất nước bảo quản, màu sáng thịt (L*), 
giá trị pH45, pH24 cơ thăn theo tiêu chuẩn của 
Warner và cs. (1997), JJoooo  và cs. ((11999999)): thịt 
lợn chất lượng tốt có tỷ lệ mất nước bảo quản 
2 - 5%, màu sáng thịt (L*) 40 - 50, giá trị 
pH45 > 5,8 và 5,4 < pH24 < 6,1.  

Toàn bộ số liệu thu thập được xử lý theo 
phương pháp thống kê sinh học bằng phần 
mềm SAS 9.0 (2002) tại Bộ môn Di truyền - 
Giống vật nuôi, Khoa Chăn nuôi và Nuôi 
trồng thủy sản, Trường Đại học Nông nghiệp 
Hà Nội. Các tham số được tính toán: số 

trung bình ( X ), sai số tiêu chuẩn (SE), hệ số 
biến động (Cv) và sai khác theo giá trị P.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thành phần thân thịt  
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Bảng 1. Thành phần thân thịt hai tổ hợp lai 

Omega F1(L Y) PiDu F1(L Y) 
Chỉ tiêu 

n  ± SE Cv (%) n  ± SE Cv (%) 

Tuổi kết thúc nuôi thịt (ngày) 10 157,20 ± 1,84 3,69 10 157,40 ± 1,49 3,00 

Khối lượng sống (kg) 10 94,86 ± 1,34 4,47 10 96,19 ± 1,94 6,39 

Tỷ lệ thịt móc hàm (%) 10 81,28 ± 0,56 2,19 10 80,64 ± 0,70 2,74 

Khối lượng thịt xẻ (kg) 10 70,76 ± 1,09 4,85 10 70,51 ± 1,65 7,42 

Tỷ lệ thịt xẻ (%) 10 73,49 ± 0,69 2,96 10 73,27 ± 0,52 2,23 

Dài thân thịt (cm) 10 96,54 ± 1,36 4,46 10 92,26 ± 1,78 6,08 

Dày mỡ lưng ở điểm P2 (mm) 10 10,58a ± 0,30 9,01 10 17,60b ± 0,52 9,36 

Diện tích cơ thăn (cm2) 10 56,25a ± 0,79 4,46 10 49,71b ± 1,06 6,73 

Tỷ lệ nạc (%) 10 61,54a ± 1,15 5,89 10 57,09b ± 0,99 5,47 

Tỷ lệ mỡ (%) 10 14,69b ± 0,37 8,03 10 18,48a ± 0,42 7,16 

Tỷ lệ xương (%) 10 14,28 ± 0,29 6,43 10 14,99 ± 0,48 10,12 

Tỷ lệ da (%) 10 6,99 ± 0,21 9,71 10 6,87 ± 0,19 8,58 

Tỷ lệ mỡ lá (%) 10 1,45 ± 0,10 21,04 10 1,59 ± 0,08 15,46 

Tỷ lệ phần vai đùi trước (%) 8 34,05 ± 0,84 7,00 8 33,84 ± 1,12 9,40 

Trong đó: Tỷ lệ nạc (%) 8 23,07 ± 0,70 8,55 8 21,41 ± 0,65 8,64 

Tỷ lệ mỡ (%) 8 4,52 ± 0,22 13,86 8 5,76 ± 0,27 13,22 

Tỷ lệ xương (%) 8 4,59 ± 0,14 8,74 8 4,43 ± 0,16 9,98 

Tỷ lệ da (%) 8 1,88 ± 0,05 7,15 8 2,25 ± 0,08 10,57 

Tỷ lệ phần mông đùi sau (%) 8 31,83 ± 1,11 9,89 8 32,44 ± 0,81 7,10 

Trong đó: Tỷ lệ nạc (%) 8 20,50 ± 0,73 10,08 8 19,74 ± 0,40 5,66 

Tỷ lệ mỡ (%) 8 4,46b ± 0,14 8,77 8 5,34a ± 0,10 5,29 

Tỷ lệ xương (%) 8 4,46 ± 0,14 8,97 8 5,06 ± 0,15 8,11 

Tỷ lệ da (%) 8 2,41 ± 0,06 6,66 8 2,30 ± 0,06 7,14 

Tỷ lệ phần lưng hông (%) 8 16,31 ± 0,32 5,50 8 16,86 ± 0,29 4,94 

Trong đó: Tỷ lệ nạc (%) 8 9,72 ± 0,19 5,45 8 9,19 ± 0,25 7,62 

Tỷ lệ mỡ (%) 8 1,86b ± 0,07 10,09 8 2,46a ± 0,06 7,12 

Tỷ lệ xương (%) 8 3,76 ± 0,10 7,60 8 4,21 ± 0,11 7,33 

Tỷ lệ da (%) 8 0,98 ± 0,03 7,51 8 1,00 ± 0,04 10,21 

Tỷ lệ phần bụng (%) 8 15,21 ± 0,51 9,40 8 14,29 ± 0,39 7,69 

Trong đó: Tỷ lệ nạc (%) 8 8,25a ± 0,36 12,47 8 6,75b ± 0,17 7,04 

Tỷ lệ mỡ (%) 8 3,91 ± 0,16 11,53 8 4,97 ± 0,23 13,31 

Tỷ lệ xương (%) 8 1,48 ± 0,04 7,15 8 1,29 ± 0,02 4,58 

Tỷ lệ da (%) 8 1,58 ± 0,04 7,09 8 1,28 ± 0,06 12,83 
 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang ký tự không giống nhau thì sai khác có ý nghĩa thống 
                        kê (P< 0,05). 

XX



Phan Xuân Hảo và Nguyễn Văn Chi   

443 

Mặc dù tuổi kết thúc nuôi thịt của cả hai 
tổ hợp lai là như nhau (ở 157,2 – 157,4 ngày 
tuổi), tuy nhiên tổ hợp lợn lai Omega  
F1(L Y) có khối lượng (94,86 kg) nhỏ hơn so 
với tổ hợp lai PiDu F1(L Y) (96,19 kg) (P > 
0,05). Mặt khác, ở tổ hợp lai Omega F1(L Y) 
có tỷ lệ thịt móc hàm (81,28%), tỷ lệ thịt xẻ 
(74,76%) và dài thân thịt (96,54 cm) có phần 
lớn hơn so với tổ hợp lai PiDu F1(L Y) 
(tương ứng lần lượt là 80,64; 73,27% và 92,26 
cm) (P > 0,05).  

Dày mỡ lưng là một trong những tính 
trạng di truyền trung gian, có mối tương quan 
rất chặt chẽ với tỷ lệ nạc. Chỉ tiêu này cũng là 
một trong những mục tiêu quan trọng trong 
chọn lọc, lai tạo giống vì nó liên quan đến 
năng suất thịt của vật nuôi và hiệu quả kinh 
tế. Trong nghiên cứu này, dày mỡ lưng (ở 
điểm P2) có sự khác biệt rất rõ ràng giữa hai 
tổ hợp lợn lai (P<0,001), trong đó ở Omega  
F1(L Y) (10,58 mm) là thấp hơn so với PiDu 

 F1(L Y) (17,60 mm). Dày mỡ lưng ở tổ hợp 
lai PiDu  F1(L Y) là tương đương so với 
16,50 - 17,60 mm của tổ hợp lai Duroc  
F1(L Y) (Strudsholm và cs., 2005). Tổ hợp lợn 
lai Omega F1(L Y) có dày mỡ lưng thấp hơn 
so với các kết quả trên, nhưng tương đương với 
11,20 mm ở Duroc  F1(L Y); 9,7 mm ở 
Pietrain  F1(L  Y) và 10,7 mm ở PiDu  
F1(L Y) (NNgguuyyÔÔnn  TThhÞÞ  VViiÔÔnn  vvμμ  ccss..,,  22000077))..  

Diện tích cơ thăn ở tổ hợp lợn lai 
Omega F1(L Y) (56,25 cm2) là lớn hơn rõ 
rệt so với tổ hợp lai PiDu F1(L Y) (49,71 
cm2) (P<0,01). Diện tích cơ thăn ở hai tổ hợp 
lai Omega F1(L Y) và PiDu F1(L Y) thu 
được trong nghiên cứu này lớn hơn so với ở tổ 
hợp lợn lai 2 giống F1(L Y) (41,92 cm2) 
(Phan Xuân Hảo, 2007) và tương đương so 
với 51,23 cm2 ở tổ hợp lai 3 giống Duroc  
F1(L Y) và 56,34 cm2 ở Pietrain F1(L Y) 
(Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình, 
2006); 54,80 cm2 ở Pietrain F1(Lw L) và 
52,34 cm2 ở Pietrain F1(Du L) (Morlein và 
cs., 2007).  

Tổ hợp lai Omega F1(L Y) có tỷ lệ nạc 
(61,54%) cao hơn và tỷ lệ mỡ (14,69%) thấp 

hơn so với tổ hợp lai PiDu F1(L Y) (trương 
ứng lần lượt là 57,09 và 18,48%). Có sự khác 
nhau rõ rệt giữa hai tổ hợp lai về tỷ lệ nạc và 
tỷ lệ mỡ (P<0,01). Việc tổ hợp lợn lai Omega 

 F1(L Y) cho tỷ lệ nạc cao hơn, diện tích cơ 
thăn lớn hơn, tỷ lệ mỡ và dày mỡ lưng thấp 
hơn so với PiDu F1(L Y) có thể được giải 
thích một phần là do đực lai Omega được 
chọn lọc theo hướng tăng tỷ lệ nạc. Tỷ lệ 
xương ở tổ hợp lai Omega  F1(L Y) 
(14,28%) và tỷ lệ mỡ lá (1,45%) có phần thấp 
hơn, tỷ lệ da (6,99%) có phần cao hơn so với tổ 
hợp lai PiDu F1(L Y) (tương ứng lần lượt là 
14,99; 1,59 và 6,87%), tuy nhiên sự sai khác 
về các chỉ tiêu này là không rõ ràng (P > 
0,05). Tỷ lệ các thành phần của thân thịt ở 
hai tổ hợp lai Omega  F1(L Y) và PiDu  
F1(L Y) thu được trong nghiên cứu này có 
thể so sánh với một số kết quả trong và ngoài 
nước khác như tỷ lệ thịt nạc, tỷ lệ mỡ, tỷ lệ 
xương và tỷ lệ da ở tổ hợp lợn lai 3 giống 
Duroc F1(L Y) là 61,78; 19,71; 11,25 và 
7,18%; ở Pietrain F1(L Y) lần lượt là 65,73; 
15,82; 10,97 và 7,11% (Nguyễn Văn Thắng và 
Đặng Vũ Bình, 2006); ở tổ hợp lợn lai nhiều 
dòng lần lượt là 57,85; 15,88; 17,94 và 7,82% 
(Apple vvμμ  ccss.., 2009).   

Tổ hợp lai Omega  F1(L Y) có tỷ lệ 
phần vai đùi trước (34,05%), phần bụng 
(15,21%) có phần lớn hơn so với PiDu  
F1(L Y) (tương ứng là 33,84 và 14,29%). 
Ngược lại, phần lưng hông và phần mông đùi 
sau ở tổ hợp lai Omega F1(L Y) (31,83 và 
16,31%) thấp hơn so với tổ hợp lai PiDu  
F1(L Y) (32,44 và 16,86%). Tuy nhiên sự 
khai khác giữa hai tổ hợp lai Omega  
F1(L Y) và PiDu F1(L Y) về tỷ lệ phần vai 
đùi trước, mông đùi sau, lưng hông và phần 
bụng là không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05). 
Một điều đáng chú ý là tỷ lệ nạc ở vai đùi 
trước, mông đùi sau và phần bụng ở tổ hợp 
lai Omega F1(L Y) lớn hơn, ngược lại tỷ lệ 
nạc ở phần lưng hông là thấp hơn so với ở tổ 
hợp lai PiDu F1(L Y). Kết quả xác định các 
phần thân thịt thu được trong nghiên cứu 
này ở hai tổ hợp lợn lai có thể so sánh với 
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một số công bố khác về tỷ lệ phần vai đùi 
trước, mông đùi sau, lưng hông và phần 
bụng lần lượt tương ứng là 24,6; 23,5; 26,7 
và 13,1% ở tổ hợp lợn lai Duroc F1(Lw L) 
(Heyer và Lebret, 2007); là 24,3; 26,4; 28,0 
và 13,1% ở Pietrain F1(Lw L) (Gondret và 
cs., 2006). ở tổ hợp lợn lai nhiều dòng có tỷ lệ 
phần vai đùi trước là 24,9% (trong đó tỷ lệ 
thịt nạc là 14,98; mỡ 2,63; xương 5,22 và da 
2%), mông đùi sau 29,2% (thịt nạc là 18,66; 
mỡ 3,07; xương 4,92 và da 2,36%), lưng hông 
25,4% (thịt nạc là 14,67; mỡ 4,17; xương 4,99 
và da 1,48%) và phần bụng 18,53% (thịt nạc 
là 9,53; mỡ 4,15; xương 2,82 và da 1,97%) 
(Apple và cs., 2009). 

Các kết quả xác định về thành phần 
thân thịt trong nghiên cứu này cho thấy các 
chỉ tiêu tỷ lệ thịt móc hàm, tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ 
xương, tỷ lệ da và tỷ lệ mỡ lá của hai tổ hợp 
lợn lai Omega F1(L Y) và PiDu F1(L Y) 
là tương đương nhau, tuy nhiên tổ hợp lợn 
lai Omega F1(L Y) có tỷ lệ thịt nạc cao 
hơn, diện tích cơ thăn lớn hơn, tỷ lệ mỡ và 
dày mỡ lưng là thấp hơn rõ rệt so với tổ hợp 
lai PiDu F1(L Y). 

3.2. Chất lượng thịt  

Giá trị pH45 ở cơ thăn của thịt tổ hợp lợn 
lai Omega F1(L Y) (6,25) có phần thấp hơn 

so với PiDu F1(L Y) (6,30) (P > 0,05). Mặt 
khác, giá trị pH24 ở cơ thăn của tổ hợp lai 
Omega   F1(L Y) (5,56) là tương đương so 
với PiD  F1(L Y) (5,57). Như vậy, giá trị 
pH ở cơ thăn của tổ hợp lợn lai Omega  F1 

(L Y) giảm chậm hơn so với PiDu  F1 

(L Y). Mặt khác, giá trị pH cơ thăn của các 
tổ hợp lai này là bình thường ở thịt chất 
lượng tốt và có thể so sánh với các công bố 
trong và ngoài nước như giá trị pH45 và pH24 
cơ thăn là 6,15 và 5,78 ở tổ hợp lợn lai 2 
giống F1 (L Y) (Phan Xuân Hảo, 2007); là 
6,34; 5,7 ở tổ hợp lai 3 giống Duroc  F1 

(Lw L) và 6,29; 5,72 ở Pietrain  F1(Lw L) 
(Alonso vvμμ  ccss.., 2009).  

Thịt cơ thăn trong nghiên cứu này ở tổ 
hợp lợn lai Omega F1(L Y) sáng màu hơn 
(giá trị L* lớn hơn) và đỏ hơn (giá trị a* lớn 
hơn) (49,22 và 12,80) so với thịt ở PiDu  F1 

(L Y) (47,74 và 12,11). Màu vàng (b*) ở thịt 
cơ thăn của tổ hợp lợn lai Omega F1(L Y) 
(5,86) là tương đương so với PiDu F1(L Y) 
(5,85). Tuy nhiên, sự sai khác về màu sắc 
thịt (màu sáng, màu đỏ và màu vàng) cơ 
thăn giữa hai tổ hợp lai là không có ý nghĩa 
thống kê (P > 0,05). Mặt khác, kết quả cũng 
cho thấy, màu đỏ thịt cơ thăn là lấn át (a* 
lớn hơn) so với màu vàng và đây là màu đỏ 
tự nhiên của thịt chất lượng tốt (Bảng 2). 

Bảng 2. Chất lượng thịt hai tổ hợp lai 

Omega F1(L Y) (n = 10) PiDu F1(L Y) (n = 10) 
Các chỉ tiêu 

 ± SE Cv (%)  ± SE Cv (%) 

Giá trị pH45 6,25 ± 0,08 3,95 6,30 ± 0,09 4,58 

Giá trị pH24 5,56 ± 0,04 2,16 5,57 ± 0,04 2,33 

L* (màu sáng) 49,22 ± 0,62 4,00 48,74 ± 0,68 4,38 

a*  (màu đỏ) 12,80 ± 0,40 9,84 12,11 ± 0,47 12,36 

b* (màu vàng) 5,86 ± 0,27 14,66 5,85 ± 0,23 12,20 

Tỷ lệ mất nước bảo quản (%) 2,83 ± 0,16 17,79 2,84 ± 0,15 16,19 

Tỷ lệ mất nước giải đông (%) 4,71 ± 0,15 10,38 5,09 ± 0,21 12,94 

Tỷ lệ mất nước chế biến (%) 24,96 ± 0,91 11,58 24,44 ± 0,90 11,64 

Tỷ lệ mất nước tổng (%) 29,67 ± 0,98 10,43 29,54 ± 0,75 8,03 

Độ dai thịt (kg) 4,88 ± 0,21 13,34 5,06 ± 0,19 11,73 

X X
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Kết quả xác định về màu sắc thịt cơ 
thăn của các tổ hợp lai trong nghiên cứu này 
là dấu hiệu của thịt chất lượng tốt. Một số 
công bố khác cho biết, màu sáng (L*), màu đỏ 
(a*) và màu vàng (b*) của thịt là 48,10; 8,40 
và 3,50 ở tổ hợp lai 2 giống F1(Lw L) và 
47,50; 8,40; 3,70 ở F1(Lw Du) (Heyer vvμμ  ccss, 
2005); là 48,00; 8,14; 0,42 ở tổ hợp lai 3 giống 
Pietrain F1(Lw L) và 46,88; 7,95; 0,07 ở 
Pietrain F1(Du L) (Morlein vvμμ  ccss.., 2007). 

Tỷ lệ mất nước bảo quản ở thịt của tổ 
hợp lợn lai Omega  F1(L Y) (2,83%) tương 
đương với PiDu  F1(L Y) (2,84%) ở mức 
bình thường đảm bảo chất lượng thịt tốt và 
có thể so sánh với 3,78% ở tổ hợp lai 3 giống 
Pi F1(L Y) và 3,53% ở Du F1(L Y) 
(Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình, 
2006); 2,88% ở Duroc  F1(L Y) và 3,8% ở 
Pietrain F1(L Y) là (EEddwwaarrddss  vvμμ  ccss..,,  22000033)).. 

Tổ hợp lợn lai Omega F1(L Y) có tỷ lệ 
mất nước giải đông (4,71%) có phần thấp 
hơn, ngược lại tỷ lệ mất nước chế biến 
(24,96%) và tỷ lệ mất nước tổng (29,67%) có 
phần cao hơn so với PiDu F1(L Y) (tương 
ứng lần lượt là 5,09; 24,44 và 29,54%) (P> 
0,05). Mặt khác, các tỷ lệ mất nước thu được 
ở hai tổ hợp lai trong nghiên cứu này là phù 
hợp và có thể so sánh với tỷ lệ mất nước giải 
đông, mất nước chế biến và mất nước tổng ở 
thịt lợn chất lượng bình thường lần lượt là 
8,20; 25,30 và 31,50% (Warner và cs, 1997); 
tỷ lệ mất nước chế biến ở tổ hợp lợn lai 3 
giống Duroc F1(L Y) là 28,63%; ở 
Pietrain F1(L Y) là 29,23% (EEddwwaarrddss  vvμμ  
ccss..,,  22000033));;  ëë  Pietrain F1(Lw L) là 29,79% 
và ở Pietrain F1(Du L) là 29,25% (Morlein 
vvμμ  ccss.., 2007). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, độ dai của 
thịt ở các tổ hợp lợn lai Omega F1(L Y) và 
PiDu F1(L Y) lần lượt là 4,88 và 5,06 kg. 
Sự sai khác về độ dai của thịt giữa hai tổ hợp 
lai Omega F1(L Y) và PiDu F1(L Y) là 
không có ý nghĩa thống kê (P> 0,05). Chỉ tiêu 
độ dai thịt ở hai tổ hợp lai thu được trong 

nghiên cứu này là bình thường so với thịt 
của các tổ hợp lợn lai khác như 4,78 kg ở tổ 
hợp lai 3 giống Pi F1(Lw L) và 4,55 kg ở 
Pi F1(Du L) (Morlein vvμμ  ccss, 2007); là 5,27 
– 5,60 kg ở F1(Pi Lw) F1(L Lw) (Peinado 
vvμμ  ccss.., 2008).  

Phân loại chất lượng thịt dựa vào tỷ lệ 
mất nước sau 24 giờ bảo quản, màu sáng thịt 
(L*), giá trị pH45 và pH24 ở cơ thăn theo tiêu 
chuẩn phân loại của Warner vvàà  ccss  (1997), 
JJoooo  vvàà  ccss..  ((11999999)) thì thịt của cả hai tổ hợp 
lợn lai Omega F1(L Y) và PiDu F1(L Y) 
thu được trong nghiên cứu này đều có chất 
lượng tốt.   

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

- Tỷ lệ thịt móc hàm của hai tổ hợp lợn 
lai là khá cao và đạt 81,28% ở Omega  
F1(L Y) và 80,64% ở PiDu F1(L Y). 

- Cả hai tổ hợp lợn lai Omega F1(L Y) 
và PiDu F1(L Y) đều cho tỷ lệ nạc cao và 
tỷ lệ mỡ thấp, ở tổ hợp lai Omega F1(L Y) 
có tỷ lệ thịt nạc 61,54% và tỷ lệ mỡ 14,66%, ở 
PiDu  F1(L Y) tương ứng là 57,09 và 
18,45%. 

- Tổ hợp lợn lai Omega F1(L Y) và 
PiDu F1(L Y) đều đạt tiêu chuẩn chất 
lượng thịt tốt và được thể hiện thông qua các 
chỉ tiêu như giá trị pH45, pH24, màu sáng thịt 
(L*) và tỷ lệ mất nước bảo quản.  

- Sử dụng đực lai Omega và PiDu phối 
với nái F1 (L  Y) có thể nâng cao được tỷ lệ 
thịt nạc và vẫn đảm bảo được chất lượng 
thịt tốt. 
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